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Tóm tắt: Nghiên cứu về phụ nữ lứa tuổi mãn kinh là vấn đề
®ưîc các nhà khoa học quan tâm trong 10 năm gần đây. Dựa
trên cuộc điều tra về “Thực trạng cung ứng dịch vụ chăm sóc sức
khỏe sinh sản phụ nữ quanh tuổi mãn kinh tại cộng đồng” do ủy
ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Hà Nội tiến hành từ tháng 1 đến
tháng 9 năm 2008, bài viết phân tích về hiểu biết của phụ nữ về
tình trạng sức khỏe quanh tuổi mãn kinh và thực trạng cung
ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ quanh tuổi
mãn kinh tại cộng đồng hiện nay. Kết quả phân tích cho thấy
nhận thức của phụ nữ mãn kinh về các vấn đề xung quanh thời
kỳ mãn kinh còn hạn chế, nhu cầu tình dục dưêng nhu thấp hơn
so với khi còn trẻ và mức độ sinh hoạt giảm hơn so với trưíc. Bài
viết cũng chỉ ra một số tồn tại của các cơ sở y tế với mong muốn
các cơ sở này sẽ nâng cao hơn nữa chất lưîng các dịch vụ tư vấn
và chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ xung quanh thời kỳ
mãn kinh. 

Từ khóa: Phụ nữ mãn kinh; Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Dịch
vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.
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nghiên cứu ®ưîc lựa chọn trên cơ sở đại diện cho khu vực trung tâm, kế
cận và ngoại vi thành phố Hà Nội, bao gồm quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ,
Long Biên và huyện Từ Liêm.

Cuộc điều tra sử dụng phư¬ng pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết
hợp cả phư¬ng pháp định lưîng và định tính. Trong đó, 300 phỏng vấn
bằng bảng hỏi và 60 phỏng vấn sâu (chiếm 20% mẫu nghiên cứu) ®ưîc
thực hiện đối với các phụ nữ tuổi từ 45-60. Bài viết phân tích hiểu biết của
phụ nữ trong độ tuổi về hiện tưîng m�n kinh và xem xét thực trạng cung
ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản (CSSKSS) phụ nữ quanh tuổi m�n
kinh tại cộng đồng.

1. Khái niệm 

M�n kinh ®ưîc định nghĩa là tình trạng thôi có kinh vĩnh viễn, một loại
vô kinh thứ phát do suy giảm buồng trứng không hồi phục. M�n kinh là
một sự kiện sinh lý bình thưêng mà mỗi phụ nữ đều phải trải qua. M�n
kinh xảy ra với hiện tưîng ngừng kinh nguyệt, buồng trứng không phóng
no�n, nồng độ các hormon sinh dục nữ giảm dẫn đến sự thay đổi về đặc
điểm sinh học cũng như tâm lý. Phụ nữ m�n kinh có nguy cơ cao đối với
bệnh tật do tình trạng thiếu hụt estrogen và do gánh nặng của tuổi tác gây
nên, trong đó trưíc mắt là các triệu chứng như đầu bốc hỏa, âm đạo khô,
mất ngủ, toát mồ hôi đêm và lâu dài là nguy cơ của bệnh tim mạch, bệnh
lo�ng xư¬ng hoặc bệnh alzeimer… 

Chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ quanh tuổi m�n kinh nghĩa là cung
cấp các dịch vụ CSSKSS cần thiết theo nhu cầu của ngưêi phụ nữ quanh
tuổi m�n kinh. Trong bài viết này, tuổi m�n kinh ®ưîc coi là từ 43-62 tuổi.

2. Các biểu hiện của phụ nữ quanh tuổi mjn kinh

Kết quả khảo sát trên 300 phụ nữ tại 5 x�/phưêng thuộc 4 quËn/huyÖn
của thành phố Hà Nội cho thấy đa số ngưêi ®ưîc hỏi có nhận thức tốt về
các biểu hiện xung quanh tuổi m�n kinh. Cụ thể, 251 ngưêi (83,7%) cho
biết có biết về các biểu hiện như rối loạn kinh nguyệt, nóng mặt, mất ngủ,
da khô, dễ lo lắng, cáu gắt, trầm cảm, khó giao hợp, dễ bị viêm nhiễm
®ưêng sinh dục hoặc sãn tiểu không kiểm soát. Chỉ có 49 ngưêi (16,3%)
trả lời không biết hoặc không trả lời. Thông thưêng, phụ nữ quan tâm tìm
hiểu và biết đến vấn đề này trong thời kỳ tiền m�n kinh.

Biểu đồ 1 cho thấy đa số phụ nữ thuộc đối tưîng nghiên cứu biết về hiện
tưîng rối loạn kinh nguyệt (65%) và hiện tưîng nóng mặt (52,3%) vào thời
điểm trưíc khi m�n kinh, kế tiếp là các hiện tưîng khô da (47,0%), khó
giao hợp (44,3%), mất ngủ (41,7%), dễ bị viêm nhiễm ®ưêng sinh dục, lo
lắng, cáu gắt, trầm cảm (34%) và cuối cùng là són tiểu không kiểm soát
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®ưîc (33,3%). Có thể thấy, hiểu biết của phụ nữ về những biểu hiện xung
quanh thời kỳ m�n kinh còn hạn chế nhất là giai đoạn trong và sau thời kỳ
m�n kinh. Họ chỉ nhận biết ®ưîc các biểu hiện rõ rệt như rối loạn kinh
nguyệt hay nóng mặt. Các biểu hiện khác của m�n kinh như lo lắng, mất
ngủ hay khô da… chỉ ®ưîc coi là các biểu hiện của tuổi tác.

3. Sinh hoạt tình dục trong thời kỳ mjn kinh

Phụ nữ thời kỳ m�n kinh có nhu cầu tình dục thấp hơn so với thời trẻ.
Nguyên nhân là thời gian cần thiết để đạt đến “cao trào” khi sinh hoạt tình
dục kéo dài hơn, tính đàn hồi và sức căng của âm đạo giảm và khả năng
tiết chất nhầy kém đi. Vì thế, khi sinh hoạt tình dục, phụ nữ thưêng cảm
thấy đau. Quan hệ tình dục trong thời kỳ này có thể gây tổn thư¬ng vùng
niêm mạc âm đạo và tử cung hoặc gây viêm nhiễm cho những chị em có
tiền sử viêm nhiễm bộ phận sinh dục, khiến nhiều chị em không muốn
sinh hoạt tình dục. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho rằng khi bưíc vào giai
đoạn m�n kinh, không ít chị em cảm thấy nhu cầu tình dục tăng lên do tâm
lý thoải mái hơn. Họ không sợ mang thai, chẳng cần tính toán chu kỳ rụng
trứng và cũng ít phải chịu gánh nặng con nhỏ...

Thực tế khảo sát cho thấy vấn đề sinh hoạt tình dục của phụ nữ thời kỳ
m�n kinh vẫn diễn ra bình thưêng. 233 phụ nữ ®ưîc hỏi (chiếm 77,7%)

Biểu 1. Hiểu biết của phụ nữ về các biểu hiện mãn kinh theo ba thời kỳ:
trưíc, trong và sau khi mãn kinh
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cho biết vẫn sinh hoạt tình dục ở tuổi m�n kinh (Biểu 2), Tuy nhiên, mức
độ sinh hoạt tình dục ®� giảm đi, chỉ có số ít là giữ ®ưîc như trưíc và tăng
hơn trưíc (17,7% và 1%) (Biểu 3). Có 67 phụ nữ (chiếm 22,3%), chủ yếu
ở nhóm trên dưíi 65 tuổi, cho biết không còn sinh hoạt tình dục nữa. Đối
với nhóm này, lý do cơ bản khiến họ không sinh hoạt tình dục nữa là
không còn ham muốn tình dục (19,3%), không còn cảm xúc (9%) hoặc
cảm thấy khó chịu khi quan hệ tình dục (17%).

Theo kết quả khảo sát, đa số phụ nữ trong độ tuổi từ 43-52, chiếm
61,9% số ngưêi ®ưîc hái, cho biết vẫn sinh hoạt tình dục và mức độ sinh
hoạt tình dục của các chị thuộc nhóm tuổi này là cao hơn so với các nhóm
tuổi khác. Các chị cho rằng quan hệ tình dục (QHTD) ở tuổi m�n kinh là
chuyện bình thưêng (63,4%) và là để duy trì hạnh phúc gia đình (60,2%)
(Bảng 1).

Tư¬ng quan giữa tuổi của phụ nữ và lý do không duy trì quan hệ tình

Biểu 2. Việc sinh hoạt tình dục của phụ nữ 
xung quanh thời kỳ mãn kinh (%)

Biểu 3. Mức độ sinh hoạt tình dục của phụ nữ 
xung quanh thời kỳ mãn kinh (%)



70 Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 19, số 4, tr. 66-74

dục cho thấy nhóm phụ nữ trong tuổi m�n kinh lựa chọn lý do không còn
cảm xúc hoặc cảm thấy khó chịu khi quan hệ cao hơn so với nhóm phụ nữ
trưíc tuổi m�n kinh. Cụ thể, tỷ lệ không còn cảm xúc là 11,1% đối với
nhóm dưíi 43 tuổi, 55,6% đối với nhóm từ 43-52 tuổi và 33,3% đối với
nhóm từ 53-63 tuổi trong khi tỷ lệ khó chịu khi quan hệ lần lưît là 5,9%,
49% và 43,1% theo ba nhóm tuổi nói trên (Bảng 1).

Tóm lại, đa số phụ nữ thời kỳ m�n kinh có nhu cầu và mức độ sinh hoạt
tình dục thấp hơn so với khi còn trẻ. Số phụ nữ còn duy trì quan hệ tình
dục phần nhiều là để giữ gìn hạnh phúc gia đình chứ không đơn thuần là
chuyện sinh lý bình thưêng. Ngưîc lại, ở nhóm phụ nữ không còn QHTD
nữa, lý do chính là họ không có ham muốn tình dục, không có cảm xúc
khi quan hệ hoặc cảm thấy khó chịu khi quan hệ.

4. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ quanh tuổi mjn kinh 

Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con ngưêi, do vậy nhu cầu chăm
sóc và khám chữa bệnh của ngưêi dân, trong đó có nhóm đối tưîng phô
nữ m�n kinh, là rất lớn ở mỗi địa phư¬ng. Kết quả khảo sát cho thấy đại
đa số phụ nữ ®ưîc hái (260 ý kiến, chiếm 86,7%) khẳng định cần đến sự
giúp đỡ của cơ quan y tế, trong đó 75% cho rằng họ cần sự giúp đỡ của cơ
quan y tế để cải thiện sức khỏe nói chung và 51,3% cho rằng để cải thiện
hơn về sinh hoạt tình dục. Điều đáng lưu ý, trong số 86,7% phụ nữ cho
rằng cần sự giúp đỡ của cơ sở y tế, có tới 86,9% chị trong độ tuổi m�n kinh
(27,3% tuổi từ 53-63 và 59,6% tuổi từ 43-52), phần lớn mong muốn ®ưîc
giúp đỡ để cải thiện về sức khỏe tình dục (Bảng 2). 

Nghề nghiệp cũng là một yếu tố quan trọng khi xét đến nhu cầu chăm
sóc sức khỏe của phụ nữ quanh tuổi m�n kinh. Phụ nữ nông dân dưêng như

Bảng 1. Tư¬ng quan giữa tuổi và lý do QHTD và 
không QHTD tuổi mãn kinh (%)
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cần sự giúp đỡ của các cơ sở y tế hơn so với phụ nữ thuộc các ngành nghề
khác. Cụ thể, tỷ lệ này là 49,2% ở nông dân, 11,5% ở công dân; 8,8% ở
cán bộ đoàn thể, 6,5% ở cán bộ nhà nưíc, 3,5% ở ngành buôn bán dịch
vô, 14,2% ở cán bộ hưu trí và 6,2% ở các ngành nghề khác (Bảng 3).

Tuy nhiên, vẫn có một nhóm phụ nữ khẳng định không cần đến sự giúp
đỡ của cơ quan y tế. Họ cho rằng có khó chịu ban đầu rồi sau cũng quen
dần (15,7%), phụ nữ ai cũng qua thời kỳ m�n kinh (9,7%), đến cơ sở y tế
khó khăn, phức tạp (3,7%), ®� ®ưîc khám định kỳ (20%) và vì không tiện
(6,7%). 

Như vậy, đa số phụ nữ m�n kinh cần sự giúp đỡ của các cơ sở y tế
không chỉ để khám chữa bệnh thông thưêng mà còn để tư vấn, trợ giúp và
cấp phát thuốc liên quan đến những vấn đề sức khỏe sinh sản. 

5. Hiện trạng cung ứng dịch vụ CSSKSS cho phụ nữ quanh tuổi
mjn kinh và những vấn đề đặt ra

Cung ứng các dịch vụ CSSKSS cho phụ nữ nói chung và phụ nữ quanh
tuổi m�n kinh nói riêng là một việc làm hết sức cần thiết. Trên thực tế, nhu
cầu cần giúp đỡ của phụ nữ Hà Nội thời kỳ m�n kinh là rất lớn. Tuy nhiên,

Bảng 2. Tư¬ng quan giữa tuổi với nhu cÇu/lý do cần sự giúp đỡ 
từ cơ sở y tế của phụ nữ xung quanh thời kỳ mãn kinh (%)
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những nhu cầu đó có ®ưîc đáp ứng đầy đủ với chất lưîng cao hay không
còn phụ thuộc khá nhiều vào dịch vụ của các cơ sở y tế và trình độ của đội
ngũ cán bộ y tế ở các cơ sở đó. 

Khảo sát về sự cần thiết của những dịch vụ tư vấn về các vấn đề liên
quan đến thời kỳ m�n kinh cho thấy trong số 300 phụ nữ ®ưîc hái, 255
ngưêi (85%) cho là cần thiết, 24 ngưêi (8%) cho là không cần thiết và chỉ
có 21 ngưêi (7%) trả lời không biết hoặc không trả lời. 

Bảng 4 cho thấy phụ nữ Hà Nội rất cần đến các dịch vụ tư vấn về các
vấn đề xung quanh thời kỳ m�n kinh và yêu cầu của họ đối với các dịch
vụ này là khá đa dạng. Đa số phụ nữ ®ưîc hái cho rằng cần có phòng khám
riêng (61%), những buổi nói chuyện định kỳ (60,7%), sách hưíng dẫn để
đọc (53,3%), hoặc điểm tư vấn riêng (56,7%) vì nó thể hiện sự kín đáo,
riêng tư. Các hình thức khác như giải đáp thắc mắc tại nhà (20,7%) hay
câu lạc bộ phụ nữ m�n kinh (43%) chưa ®ưîc họ thực sự coi trọng. Một số
phụ nữ có ý kiến không cần đến các dịch vụ tư vấn với lý do đi khám bệnh
đáng tin cậy hơn (29,7%), ngại trao đổi chuyện riêng (5,7%), không có
thời gian (2,3%), đó là việc bình thưêng, phụ nữ nào cũng phải trải qua
(11%) hoặc do không thấy có cán bộ chuyên môn về lĩnh vực này (6,3%). 

Trên thực tế, phụ nữ đến các cơ sở y tế/dịch vụ CSSKSS để khám/chữa
các bệnh liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt cũng chưa cao. Trong số 300
phụ nữ ®ưîc hỏi, chỉ có khoảng một nửa (177 ngưêi, chiếm 59%) từng đến
các cơ sở y tế/dịch vụ CSSKSS để khám/chữa các bệnh loại này.

Liên quan đến các nội dung ®ưîc hỏi hoặc thăm khám khi đến

Bảng 3. Tư¬ng quan giữa nghề nghiệp của phụ nữ 
với nhu cầu/lý do cần sự giúp đỡ của cơ sở y tế (%)
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kh¸m/ch÷a các bệnh liên quan đến kinh nguyệt, 37% số ngưêi ®� từng đến
thăm khám tại các cơ sở y tế trả lời họ ®� ®ưîc hái về tiểu sử kinh nguyệt,
38% ®ưîc hái về tiểu sử phụ khoa và nội tiết, 38% ®ưîc đo huyết ¸p/chØ
số mạch, 23,7% ®ưîc đo chiều cao, cân nặng, 14,7% ®ưîc đo chiều dày
lớp mỡ dưíi da (14,7%) và 35% ®ưîc khám sức khỏe và phát thuốc.
Những con số khiêm tốn này cho thấy đa số phụ nữ chưa ®ưîc tư vấn và
CSSKSS một cách đầy đủ và có chất lưîng. 

Đánh giá và nhận xét của đối tưîng nghiên cứu cũng cho thấy chất
lưîng phục vụ của nhân viên y tế còn có một số điểm hạn chế. 167 ngưêi
(55,7%) cho rằng nhân viên y tế phục vụ tốt trong khi 26 ngưêi (8,7%)
khẳng định là chưa tốt và 107 ngưêi (35,7%) không có ý kiến gì. Không
quá một nửa số lưîng ngưêi ®ưîc hỏi đánh giá cao thái độ phục vụ của
nhân viên y tế cũng như tính thuận tiện của các cơ sở y tế…

Như vậy, nhìn chung các cơ sở y tế mới chỉ đáp ứng ®ưîc phần nào nhu
cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ thời kỳ m�n kinh kể cả về chất lưîng
đội ngũ nhân viên y tế lẫn tính thuận tiện của các dịch vụ y tế. 

6. Kết luận

M�n kinh là một sự kiện sinh lý bình thưêng mà mỗi một phụ nữ đều
phải trải qua. Phụ nữ m�n kinh có nguy cơ cao đối với bệnh tật do tình
trạng thiếu hụt estrogen và do gánh nặng của tuổi tác gây nên. Những thay
đổi trong thời kỳ m�n kinh có ảnh hưëng xấu đến chất lưîng cuộc sống
của ngưêi phụ nữ. Thực tế khảo sát tại 4 quËn/huyÖn thuộc Hà Nội về nhận
thức, nhu cầu và thực trạng các dịch vụ CSSKSS cho phụ nữ trong thời kỳ
m�n kinh cho thấy:

Bảng 4. Các hình thức tư vấn



74 Nghiên cứu Gia đình và Giới. Quyển 19, số 4, tr. 66-74

- Nhận thức của phụ nữ về các biểu hiện quanh thời kỳ m�n kinh còn
rất hạn chế và khác biệt theo độ tuổi, nghề nghiệp và trình độ học vấn. Các
đối tưîng trong nhóm tuổi m�n kinh (43-62) có hiểu biết tốt hơn về m�n
kinh những vẫn chỉ là những biểu hiện dễ nhận thấy. Phụ nữ là nông dân
và có trình độ thấp thì nhận thức về vấn đề này hạn chế hơn một chút.

- Đa số phụ nữ thời kỳ tiền m�n kinh có nhu cầu tình dục thấp hơn so
với khi còn trẻ và mức độ sinh hoạt giảm hơn so với trưíc. Số phụ nữ còn
duy trì quan hệ tình dục là do nhiều nguyên nhân, trong đó đáng chú ý là
nguyên nhân giữ gìn hạnh phúc gia đình chứ không đơn thuần là chuyện
sinh lý bình thưêng. Ngưîc lại, ở nhóm phụ nữ không còn QHTD nữa, lý
do chính là họ không có ham muốn tình dục, không có cảm xúc khi quan
hệ hoặc cảm thấy khó chịu khi quan hệ. 

- Phụ nữ m�n kinh cần sự giúp đỡ của các cơ sở y tế không chỉ là để
kh¸m/ch÷a bệnh thông thưêng mà còn cần đến sự tư vấn, trợ giúp, khám
và cấp phát thuốc. 

- Các cơ sở y tế vẫn còn chưa đáp ứng ®ưîc đầy đủ nhu cầu chăm sóc
sức khỏe của phụ nữ thời kỳ m�n kinh kể cả về chất lưîng đội ngũ nhân
viên y tế và tính thuận tiện của các dịch vụ. Điều này cho thấy tuyến y tế
cơ sở cần phải có những biện pháp, kế hoạch để cải thiện chất lưîng chăm
sóc sức khỏe phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ quanh thời kỳ m�n kinh. Cần nâng
cao và đa dạng hóa các hình thức tư vấn, chăm sóc, khám và chữa bệnh
sao cho vừa đảm bảo sự kín đáo, thuận tiện, vừa đảm bảo chất lưîng và
tính chuyên môn cao trong lĩnh vực này.�
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